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Bài 11:  Thiết kế kết cấu thép 

Trong STAAD có khả năng tiến hành thiết kế kết cấu thép theo rất nhiều tiêu chuẩn và 

qui phạm khác nhau của nhiều nước trên thế giới. STAAD cung cấp các thuận lợi cho phép 

bạn cùng lúc có thể thiết kế được nhiều loại cấu kiện khác nhau, Nội dung thiết kế như 

sau: 

 Xác định các phần tử và trường hợp tải trọng cần thiết kế 

 Chọn tiêu chuẩn thiết kế. 

 Các tham số thiết kế được chương trình cho sẵn theo các tiêu chuẩn khác nhau, tuy 

nhiên bạn có thể thay đổi. 

Quá trình thiết kế có thể lặp theo nhiều bước, tùy theo yêu cầu của bài toán. 

Các tiêu chuẩn chính dùng trong bài toán thiết kế thép là AISC-ASD, AISC-LRFD và 

AASHTO. Mô tả cụ thể được trình bày ở phần dưới 

Hiện nay trong STAAD đã tích hợp các loại tiết diện chữ I cánh rộng, S, M, HP, thép 

góc, thép C, C đôi, dầm.. Các loại thép được chọn các loại tiết diện thép có trong thư viện 

của STAAD (thậm chí cả thư viện thép do bạn tự định nghĩa) theo các tiêu chuẩn của các 

nước khác nhau trên thế giới. 

Các loại tiết diện thép. 

Bạn có thể chọn các loại tiết diện thép có trong thư viện của STAAD (thậm chí cả thư 

viện thép do bạn tự định nghĩa) theo các tiêu chuẩn của các nước khác nhau trên thế giới. 

Dưới đây sẽ giới thiệu các loại tiết diện chính: 
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Ngoài ra còn có một số tiết diện tổ hợp khác mà chương trình có thể thiết kế như  

Tấm bê tông Tấm phủ

Dầm I tổ hợp

 

Các tiết diện thép, bê tông liên hợp (hoặc tiết diện thép có tấm thép phủ), xuất 

phát từ các tiết diện thép trên. 

Các bước làm bài toán thiết kế 

 Vào sơ đồ kết cấu để phân tích, gồm có sơ đồ hình học, thuộc tính vật liệu, 

điều kiện biên, các tải trọng ...  

 Xác định kiểu bài toán là kiểu thiết kế SELECT hay kiểu kiểm tra CODE 

CHECK. Điều này phù hợp với hai kiểu làm trong thực tế là bài toán thiết kế và 

bài toán kiểm tra. 

 Chọn các thông số thiết kế để tính toán (nếu các thông số này khác với giá trị 

mặc định của chương trình). 

Code Checking - bài toán kiểm tra 

Mục đích của bài toán kiểm tra là xét xem các thuộc tính mặt cắt được cung cấp 

có thỏa mãn điều kiện chịu lực hay không, các công thức kiểm tra được lấy theo tiêu 

chuẩn AISC - 8 9. STAAD sẽ lấy các giá trị nội lực tại các mặt cắt hoặc tại các tiết 

diện được chỉ định. Nếu không có tiết diện nào được chỉ định thì chương trình sẽ lấy 

nội lực tại hai mặt cắt tại hai đầu phần tử thanh để kiểm tra, kết quả sẽ cho biết tiết 

diện đạt (PASS) hay không đạt (FAIL) và các tham số cụ thể khác. Bài toán kiểm tra 

có thể xét bất kỳ loại tiết diện thép nào xét ở phần trên. 
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Member Selection - Bài toán thiết kế  

Trong bài toán thiết kế, STAAD sẽ chọn loại tiết diện thép kinh tế nhất, tức là 

làm cho hệ kết cấu nhẹ nhất đồng thời thỏa mãn điều kiện chịu lực theo tiêu chuẩn 

hiện hành. Bạn cần lưu ý các điểm sau: 

 Khi thiết kế chương trình chỉ chọn loại tiết diện do bạn chỉ đinh. Ví dụ thép I 

cánh rộng sẽ được thay thế bằng thanh I cánh rộng. Trong quá trình thiết kế 

bạn cũng phải đưa vào một số tham số. Khi lựa tiết diện chương trình cũng lưu 

ý đến chiều cao lớn nhất Dmax và nhỏ nhất Dmin. Nếu bạn dùng các file tiền 

sử PROFILE thì chương trình bỏ qua không xét Dmax, Dmin 

 Với dầm thép có tấm phủ (COVER PLATE), kích thước của tấm phủ được giữ 

cố định trong quá trình lặp khi thiết kế. 

 Đối với bản thép người dùng thì thép chỉ được chọn trong bảng thép đó. 

 Các loại tiết diện thép chữ nhật, hình thang...(như tiết diện bê tông cốt thép) 

chỉ được ứng dụng trong bài toán kiểm tra. 

Chú ý: 

Có thể không cần xác định tiết diện ban đầu cho tiết diện, tuy nhiên bạn phải chỉ 

ra nó là loại dầm cột nào � 

Một số tham số dùng trong quá trình thiết kế. 

 

 KY, KZ: các hệ số chiều dài tính toán theo các phương y, z của hệ tọa độ địa 

phương. 

 LY, LZ: chiều dài cấu kiện thanh theo các phương y, z của hệ tọa độ địa 

phương, dùng để tính độ mảnh của cấu kiện (giá trị mặc định là chiều dài phần 

tử). Độ mảnh của phần tử được xác định bằng (K* L/r), với r là bán kính quán 

tính của tiết diện theo từng phương; còn K, L là các hệ số trên và được lấy 

cùng phương tương ứng. 

 FYLD: giới hạn chảy (ứng suất chảy) của vật liệu thép. 

 NSF: hệ số tiết diện đối với các cấu kiện chịu kéo (mặc định là 1) 

 UNL: chiều dài không có điểm cố định chuyển vị ngang của cấu kiện để tính 

ứng suất nén uốn cho phép (mặc định là chiều dài phần tử). 
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Bạn cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa UNL với các giá trị LY, LZ. Về trực 

quan, UNL chính là khoảng cách giữa các vị trí giằng chống lại chuyển vị ngang, và 

cũng là chiều dài tính toán của cánh chịu nén, từ đó tính được ứng suất nén uốn cho 

phép FCZ, FCY. Còn LY (và LZ) là chiều dài tính toán khi coi cấu kiện làm việc theo 

kiểu cột, từ đó tính được ứng suất nén dọc trục cho phép FA. 

 UNF: hệ số  =  chiều dài phần tử/chiều dài thực của thanh (mặc định là 1). 

 CB: hệ số, tuân theo tiêu chuẩn thiết kế thép của Mỹ AISC (hệ số này chỉ có 

nếu bạn chọn tiêu chuẩn Mỹ AISC - giá trị mặc định  = 1). 

 MAIN: thông số cho biết có cần kiểm tra độ mảnh hay không; nếu  =  0 tức là 

có kiểm tra độ mảnh; nếu  =  1 thì không kiểm tra độ mảnh (mặc định là 0). 

 STIFF: khoảng cách giữa các sườn gia cường khi thiết kế dầm sàn (PLATE 

GIRDER). Bạn có thể dùng tiết diện dầm sàn là tiết diện chữ I lấy từ thư viện 

của STAAD hay từ thư viện riêng của bạn (USER CREATED TABLE) hoặc tiết 

diện dầm chữ I tổ hợp. Bạn cũng có thể lựa chọn thiết kế (SELECT) hay thực 

hiện kiểm tra (CODE CHECK) 

 PUNCH: hệ số dùng trong kiểm tra ép mặt, phụ thuộc vào kiểu nút liên kết và 

sơ đồ hình học. Các giá trị thông thường là 1 (nếu tại nút liên kết, các bản thép 

được ghép chồng nhau), hoặc là 2 (nếu giữa các bản thép có khoảng trống). 

Bạn cần tham khảo qui phạm API (American Petroleum Institute) của Mỹ nếu 

thực hiện theo tiêu chuẩn Mỹ. 

 TRACK: thông số cho biết cách thể hiện kết quả. Nếu  =  0 tức là không đưa 

ra giá trị ứng suất nguy hiểm; nếu  =  1 tức là có in ra giá trị này, còn nếu  =  2 

tức là thể hiện kết quả dưới dạng đầy đủ nhất (mặc định là 0). 

 DMAX, DMIN: chiều cao lớn nhất và nhỏ nhất của tiết diện được phép lựa chọn 

trong bài toán thiết kế . 

 RATIO: hệ số độ tin cậy khi so sánh ứng suất thực với ứng suất cho phép 

(trong trường hợp thiết kế theo nguyên tắc ứng suất cho phép, mặc định  =  1). 

 WELD: thông số cho biết kiểu tiết diện để liên kết hàn; nếu  =  1 tức là tiết diện 

đóng, thì đường hàn chỉ có ở một bên của tiết diện (ngoại trừ tiết diện chữ I 

cánh rộng hay tiết diện chữ T - đường hàn sẽ có ở cả hai bên của bản bụng); 

nếu  =  2 tức là tiết diện mở, thì đường hàn có cả hai bên của tiết diện. Với 
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những tiết diện hình ống tròn (PIPE) hay ống vuông (TUBE), đường hàn sẽ chỉ 

có ở mặt ngoài (giá trị mặc định là 1). 

 BEAM : thông số cho biết số lượng mặt cắt cần tiến hành thiết kế ; nếu  =  0 

tức là việc thiết kế sẽ được thực hiện tại hai mặt cắt hai đầu phần tử và các 

mặt cắt liên tiếp khác (xác định trong lệnh SECTION); nếu  =  1 tức là chương 

trình sẽ chọn nội lực tại 12 mặt cắt liên tiếp trên phần tử (chủ yếu dựa vào MZ), 

tìm ra giá trị lớn nhất để thiết kế (giá trị mặc định là 0). 

 WMIN : chiều cao tối thiểu của đường hàn (STAAD chọn  =  1/16 inch). 

 WSTR: ứng suất cho phép của đường hàn (STAAD chọn  =  0.4*FYLD). 

 DEF : tỷ lệ giới hạn giữa chiều dài cấu kiện và chuyển vị lớn nhất khi kiểm tra 

về biến dạng võng. Nếu bạn không yêu cầu kiểm tra về biến dạng thì không 

cần đưa giá trị này vào. 

 DJ1, DJ2 : số thứ tự hai nút đầu và cuối để xác định chiều dài cấu kiện khi 

kiểm tra võng (giá trị mặc định là các nút hai đầu phần tử đó) 

 

 

Trong ví dụ trên khi kiểm tra võng của cấu kiện gồm 3 phần tử 1, 2, 3 thì giá trị 

DJ1 phải là 1 và giá trị DJ2 phải là 4. 

 TORSION: thông số cho biết có xét tới xoắn hay không; nếu  =  0 tức là trong 

thiết kế không xét tới biến dạng xoắn; còn nếu  =  1 tức là có kiểm tra xoắn 

(giá trị mặc định là 0). 

 

Một số kết quả thiết kế cấu kiện thép. 

 RESULT: thông số cho biết tiết diện được kiểm tra có đảm bảo điều kiện chịu 

lực (PASS) hay không đảm bảo (FAIL). Nếu tiết diện không đảm bảo thì ở đầu 

dòng kết quả có dấu *. 
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 CRITICAL COND: loại tiết diện tiết kiệm nhất thỏa mãn điều kiện chịu lực 

trong số các tiết diện thuộc kiểu được xác định. 

 RATIO: tỷ số giữa ứng suất thực và ứng suất cho phép khi so sánh theo 

phương pháp ứng suất cho phép. 

 LOADING: trường hợp (hay tổ hợp tải trọng) gây ra ứng suất nguy hiểm. 

 LOCATION: khoảng cách từ đầu phần tử tới vị trí có tiết diện lớn nhất. 

 FCY, FCZ: ứng suất nén uốn cho phép, theo hai phương y, z của hệ tọa độ địa 

phương. 

 FTY, FTZ: ứng suất kéo uốn cho phép, theo hai phương y, z của hệ tọa độ địa 

phương. 

 FA: ứng suất nén dọc trục cho phép. 

 

Một số chú ý về vấn đề thiết kế đường hàn. 

STAAD chỉ cho phép thiết kế đường hàn với các loại tiết diện thép sau: 

 Tiết diện thép chữ I cánh rộng. 

 Tiết diện thép chữ C. 

 Tiết diện thép chữ T. 

 Tiết diện thép hình ống tròn. 

 Tiết diện thép góc đơn. 

 Tiết diện thép ống vuông. 

Khi việc thiết kế đường hàn được thực hiện trong kết cấu dàn (TRUSS) với các 

phần tử thanh có dạng thép góc đơn hay thép góc đôi, chương trình sẽ đưa ra 2 

đường hàn (với thép góc đơn) và 4 đường hàn (với thép góc đôi cùng với chiều dài 

tương ứng của chúng. Chiều cao của đường hàn sẽ được lấy bằng 6 mm đối với 

phần tử thanh có chiều dày  ≤6 mm và nhỏ hơn bề dày thanh 1.5 mm nếu phần tử 

thanh có bề dày lớn hơn 6 mm. 
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Baitap: 

  


